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Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch 

tại kCN Long Mỹ giai đoạn I (kể cả PHẦN mở rộng)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  09  /2006/QĐ-UBND ngày  07/01/2006
của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

Quy định chung


Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn I (kể cả phần diện tích mở rộng) quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình theo ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (KCN) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-BXD ngày 07/9/2004 và Văn bản số 1657/BXD-KTQH ngày 19/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Căn cứ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Long Mỹ giai đoạn I đã được phê duyệt, các nội dung quy định tại bản Điều lệ này và trên cơ sở thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giữa doanh nghiệp với Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN Bình Định xem xét cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư (hoặc giấy phép đầu tư), thoả thuận các giải pháp kiến trúc - quy hoạch cho các công trình xây dựng của doanh nghiệp trong KCN theo đúng quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.


Điều 2. Ranh giới quy hoạch và phân khu chức năng: 

1. Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Long Mỹ giai đoạn I (kể cả phần diện tích mở rộng 10 ha).

1.1 Phía Tây Bắc giáp đường giao thông hiện có của xã Phước Mỹ.

1.2 Phía Đông Nam giáp núi Đen

1.3 Phía Đông Bắc giáp nghĩa trang liệt sỹ xã Phước Mỹ.

1.4 Phía Tây Nam giáp suối Cau.

2. Phân khu chức năng quy hoạch: Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 110 ha (trong đó có 10ha mở rộng) được phân thành các khu vực sau:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm khu công nghiệp
	Chuyển sang GĐ II
	

	2
	Đất xây dựng nhà máy
	86,0
	78,18

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
	1,4
	1,27

	4
	Đất cây xanh
	14,6
	13,28

	5
	Đất giao thông
	8
	7,27

	
	Cộng
	110
	100,00%


Chương II

Quy định cụ thể


Điều 3. Khu xây dựng các nhà máy:
1. Khu xây dựng các nhà máy có tổng diện tích 86,0ha được chia thành 33 lô có ký hiệu là A, B, C mỗi lô có diện tích từ 1,5ha đến 4ha.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng các nhà máy được quy định cụ thể như sau:

	Ký hiệu cụm
	Chức năng
	Diện tích chung (ha)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số sử dụng đất

	A1-A10
	Chế biến nông lâm sản, thực thẩm, VLXD
	30,00
	60-65
	1-2
	0,65

	B1-B8
	SX da, nhựa, cao su, bột dăm, phân bón.
	18,05
	60-65
	1-2
	0,65

	C1-C15
	SX tổng hợp cán kéo nhôm thép, VLXD, bao bì. 
	38,55
	60-65
	1-2
	0,65



Điều 4. Đất công trình kỹ thuật đầu mối:

- Lô đất KT I-2 với diện tích 4000m2 dùng để xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm đẩy về trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài trong thời gian đầu, sau này sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải của toàn KCN Long Mỹ tại giai đoạn II.


- Lô đất KT I-1 với diện tích 1,0ha dành để xây dựng trạm cấp nước cho KCN giai đoạn I, tầng cao xây dựng công trình trung bình 1 tầng, mật độ xây dựng 40%.


Điều 5. Đất cây xanh:
1. Đất cây xanh trên toàn khu công nghiệp có tổng diện tích là 14,6ha gồm các dải cây xanh tập trung dọc theo đường vào xã Phước Mỹ đến suối Cau, dải cây xanh trồng trên các đường trục chính và dọc ven suối và chân núi Đen. Ngoài ra trong mặt bằng các doanh nghiệp đảm bảo trồng cây xanh theo tiêu chuẩn diện tích đã quy định trong thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng.

2. Những quy định khác:

Cây xanh tập trung và cây xanh phân tán phải được bố trí có tổ chức, đảm bảo cảnh quan khu công nghiệp và bảo vệ môi trường, nhất là dãy cây xanh cách ly giữa các doanh nghiệp với khu dân cư dọc theo đường vào xã Phước Mỹ đến suối Cau.


Điều 6. Đất đường giao thông:

1. Đất dành làm đường giao thông có tổng diện tích là 8 ha. 

2. Các tuyến đường phải đảm bảo các tiêu chí tại bảng sau:

	STT
	Tên tuyến đường
	Chiều dài
	Mặt cắt
	Khoảng cách ly 2 bên tính từ chỉ giới đường đỏ (m)

	1
	Đường trục chính KCN 
	
	22,50
	5

	2
	Đường ngang trong KCN
	
	22,50
	3



3. Những quy định khác.
- Cốt nền mặt đường: Theo cốt san nền của từng khu vực.

- Độ dốc dọc tối đa: 0,02%

- Độ dốc ngang: 2% 

- Các bãi đỗ xe phải bố trí thuận tiện, đảm bảo giao thông nhằm tránh ách tắc khi đưa đón công nhân.

 
- Các công trình xây dựng trong KCN phải đảm bảo khoảng lùi theo đúng quy định tại Điều 7.6 của Quy chuẩn xây dựng.


Điều 7. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác:

1. Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng.


Khi san nền mặt bằng và đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các doanh nghiệp và tổng thể khu công nghiệp phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng lưới thoát nước mặt (nước mưa).

- Cao độ nền xây dựng tối thiểu ( +20.0m so với mặt nước biển.
- Độ dốc nền đất trong khu công nghiệp sau khi san nền tối thiểu: imin = 0,3%. 

- Độ dốc tối đa: imax  ( 1,2%.


2. Về cấp nước cho khu công nghiệp:

- Cấp nước cho khu công nghiệp gồm có nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước chữa cháy và nước tưới cây.

- Nguồn nước ngầm phải được kiểm soát, bảo vệ nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp trong KCN không được tự ý khai thác nước ngầm để sử dụng.

- Đường ống cấp nước đặt trong phạm vi vỉa hè (nằm dưới vỉa hè với độ sâu trung bình 0,7m). Các họng nước cứu hỏa cần bố trí tại các khu vực hợp lý.

- Khoảng cách ly đường ống cấp nước đối với các công trình khác (0,3m


3. Về cấp điện:

- Điện áp cung cấp cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp từ 22KV đến 35KV. Các tuyến điện nêu trên có thể là cáp ngầm hoặc đi nổi trên không với dây bọc hoặc dây trần.

- Phạm vi bảo vệ an toàn hành lang lưới điện trong khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

+ Khoảng cách ly tối thiểu đối với công trình cấp có điện áp 22KV: cáp ngầm và dây bọc là 1m về mỗi phía; Trạm điện 22KV: là 2m xung quanh (tính từ điểm nhô ra ngoài cùng)

+ Tuyến nổi 22KV: Khoảng cách ly dây trần ít nhất là 2m về mỗi phía (tính từ dây ngoài cùng).

+ Đường dây cấp điện áp 35KV: Khoảng cách ly về mỗi phía ít nhất là 1,5m đối với dây bọc và ít nhất là 3m đối với dây trần (tính từ dây ngoài cùng).

+ Trạm điện 35KV: Khoảng cách ly là 3m xung quanh (tính từ diểm nhô ra ngoài cùng của trạm).


4. Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ của hệ thống thoát nước thải theo thiết kế quy hoạch KCN đã quy định.


- Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp phải được xử lý cục bộ tại từng nhà máy đạt cấp độ B hoặc C theo quy định trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp. Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung và thải ra nguồn nước phải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945-1995 (mức B).

- Trạm xử lý nước thải cục bộ bên trong các xí nghiệp, nhà máy của các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng theo quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường đã quy định.

- Khu vệ sinh cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp phải xây dựng hố tự hoại theo quy định và được thu gom vào hệ thống chung để tiếp tục xử lý; Cấm thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước mặt (nước mưa) của khu công nghiệp.

Chương III

điều khoản thi hành

Điều 8. Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức thực hiện đúng theo các nội dung của Điều lệ này và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật./.
   TM - uỷ bAN nHÂN dÂN tỉnh 
                                                                                                         KT-chủ tịch  

                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
       Nguyễn Văn Thiện
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